phiếu đánh giá đồ án tổng hợp
	Họ và tên SV: 
	Lớp: 

	Mã số SV:
	Năm học: 

	Tên nhiệm vụ thiết kế: 


	TT
	Nội dung đánh giá
	§QT 

(Điểm đánh giá của các GVHD)
	§KT

(Điểm đánh giá của các GV chấm ĐA)

	A
	Đánh giá quá trình thực hiện đồ án
	A=10
	
	

	1
	Đi thông qua đồ án 7 buổi 
	10
	
	

	2
	Đi thông qua đồ án 6 buổi
	8,5
	
	

	3
	Đi thông qua đồ án 5 buổi
	7
	
	

	4
	Đi thông qua đồ án 4 buổi
	6
	
	

	5
	Đi thông qua đồ án 3 buổi
	4
	
	

	6
	Đi thông qua đồ án 2 buổi
	3
	
	

	7
	Đi thông qua đồ án 1 buổi
	1,5
	
	

	B
	Đánh giá các nội dung thể hiện trong đồ án
	B=10
	
	

	1
	Quy hoạch xây dựng KCN, cụm CN
	4,5
	
	

	1.1
	Đánh giá các yếu tố địa điểm xây dựng KCN, cụm CN; Xác định loại hình CN và quy mô các doanh nghiệp CN dự kiến đầu tư vào KCN, cụm CN 
	0,5
	
	

	1.2
	Đề xuất 2 phương án cơ cấu sử dụng đất, đánh giá lựa chọn phương án trên cơ sở về phân khu chức năng, tổ chức hệ thống giao thông, cảnh quan... 
	0,5
	
	

	1.3
	Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất phương án chọn tỷ lệ 1/2000. Nội dung cơ bản gồm: Xác định chức năng sử dụng của các ô đất và phân chia các lô đất xây dựng XNCN; lập bảng cân bằng đất đai; dự kiến mặt cắt đường giao thông
	1,5
	
	

	1.4
	QH không gian kiến trúc cảnh quan (tổng mặt bằng bố trí công trình) 
	1,0
	
	

	1.5
	Vẽ phối cảnh tổng thể, mặt đứng khai triển toàn KCN, cụm CN 
	1,0
	
	

	2
	Quy hoạch xây dựng và thiết kế kiến trúc tổ hợp công trình  
	5,5
	
	

	2A
	QH chi tiết khu TT KCN và thiết kế kiến trúc công trình
	5,5
	
	

	
	Xác định ranh giới quy hoạch; Dự kiến chức năng và quy mô các công trình bố trí trong khu đất 
	0,5
	
	

	
	Quy hoạch tổng mặt bằng bố trí công trình trong khu vực quy hoạch; Tính toán một số chỉ tiêu cơ bản như cơ cấu sử dụng đất, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất; Vẽ phối cảnh tổng thể 
	2,0
	
	

	
	Thiết kế công trình- SV lựa chọn một công trình trong khu TT để thiết kế, gồm: Xây dựng ý tưởng; Thiết kế các giải pháp mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt nhà và các chi tiết cấu tạo; Phối cảnh nội ngoại thất công trình
	3,0
	
	

	2B
	QH chi tiết XNCN và thiết kế kiến trúc nhà SX
	5,5
	
	

	
	Dự kiến loại hình XNCN, quy mô của XNCN và lựa chọn lô đất để bố trí XNCN 
	0,5
	
	

	
	Đề xuất 2 phương án cơ cấu sử dụng đất; So sánh lựa chọn phương án; Tính toán một số chỉ tiêu cơ bản như cơ cấu sử dụng đất, mật độ XD, hệ số sử dụng đất 
	0,5
	
	

	
	Quy hoạch tổng mặt bằng XNCN; Đề xuất mặt cắt giao thông; Phối cảnh tổng thể toàn nhà máy 
	2,0
	
	

	
	Thiết kế nhà SX: Các giải pháp mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt nhà và các chi tiết cấu tạo; Thiết kế nội thất kiến trúc nhà SX; Vẽ phối cảnh nhà sản xuất và một số tiểu cảnh chính 
	2,5
	
	

	
	Tổng cộng điểm 
	
	B1=
	B2=

	
	Điểm đánh giá làm tròn (tới 1 chữ số thập phân)
	
	
	

	
	Giảng viên 1 ký tên
	
	
	

	
	Giảng viên 2 ký tên
	
	
	


Khi đánh giá đồ án, các giảng viên chú ý:

1) Điểm học phần (ĐHP) = 0,5 x Điểm đánh giá của giảng viên hướng dẫn (ĐQT) + 0,5 x Điểm đánh giá của giảng viên hoặc hội đồng chấm đồ án (ĐKT).
ĐHP = 0,5 ĐQT + 0,5 ĐKT , trong đó:

- ĐQT = 0,25 x Điểm đánh giá quá trình thực hiện đồ án (A) + 0,75 x Điểm đánh giá theo các nội dung thực hiện đồ án (B1).
§QT = 0,25A + 0,75B1
- ĐKT chỉ đánh giá theo các nội dung thực hiện đồ án (B2), không có điểm đánh giá quá trình thực hiện đồ án.


§KT = B2
2) Sinh viên không tham gia các buổi thông qua đồ án phải nhận điểm 0 (F).

3) Ghim Phiếu đánh giá và cho điểm đánh giá B1, B2 trực tiếp vào đồ án của sinh viên.

4) Phân loại riêng đồ án có B1 ≤ 4 để Bộ môn xem xét và B1 ≥ 8 để Bộ môn lưu.
Trưởng Bộ môn KTCN
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